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Vài nét tổng quan về thực trạng 
thương mại hóa kết quả R&D sử 
dụng ngân sách nhà nước

Các nghiên cứu trước đây đã 
đưa ra những số liệu khác nhau về 
thực trạng thương mại hóa kết quả 
R&D theo ngành, lĩnh vực ở nước 
ta. Trong nông nghiệp, Nguyễn 
Lan Anh (2003) đã dẫn ra: “chỉ 
có 10% tổng kinh phí nghiên cứu 
hiện nay là hiệu quả”. Hồ Đức Việt 
(2006) cho rằng, tỷ lệ thương mại 
hóa kết quả R&D của nước ta đạt 
từ 12 đến 15%. Ngoài ra, trong 
các hội thảo khoa học chuyên đề 
hoặc trên các phương tiện thông 
tin, những thông tin về sự yếu kém 
trong chuyển giao các thành tựu 
KH&CN vào sản xuất, đời sống 
cũng được đề cập khá rõ.

Tiếp tục tìm hiểu về thực trạng 
thương mại hóa kết quả R&D, tác 
giả của bài viết này và một nhóm 
cán bộ nghiên cứu của Viện Chiến 

lược và Chính sách KH&CN đã lựa 
chọn ngẫu nhiên 300 đề tài trong 
tổng số hơn 1.000 đề tài cấp bộ và 
cấp nhà nước đã được nghiệm thu 
trong giai đoạn 2005-2010 thuộc 4 
lĩnh vực kinh tế. Nhóm nghiên cứu 

đã thiết kế và gửi phiếu hỏi tới các 
tổ chức KH&CN chủ trì các đề tài 
nghiên cứu. Sau nhiều tháng tích 
cực tiếp xúc với các cá nhân, tổ 
chức KH&CN chủ nhiệm, chủ trì đề 
tài, nhóm nghiên cứu đã thu được 
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KẾT QUẢ R&D SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
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Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển (R&D) đã được Đảng và Nhà nước 
quan tâm từ rất sớm: Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII); Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ X của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của 
Đảng; Luật Khoa học và công nghệ (KH&CN), Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao 
công nghệ… Tuy nhiên cho đến nay, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong đợi. Việc thương mại hóa kết quả R&D, đặc 
biệt là kết quả R&D sử dụng ngân sách nhà nước của các tổ chức KH&CN rất khó khăn. 
Bài viết này nêu lên thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và trao đổi một số biện pháp cơ 
bản nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả R&D sử dụng ngân sách nhà nước.
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39 phiếu trả lời, 68 cán bộ chủ 
nhiệm đề tài trả lời qua điện thoại 
hoặc email. Có 193 đề tài không 
phản hồi phiếu hỏi dưới tất cả các 
hình thức (phiếu hỏi trực tiếp, điện 
thoại hoặc email) với nhiều lý do 
khác nhau: một số cơ quan chủ 
trì đề tài không cung cấp số điện 
thoại của chủ nhiệm đề tài, một số 
cơ quan chủ trì đề tài không biết 
điện thoại và địa chỉ của chủ nhiệm 
đề tài vì cơ quan tiếp nhận kết quả 
khi đó không yêu cầu số điện thoại 
và địa chỉ của chủ nhiệm đề tài, 
một số cơ quan chủ trì đề tài cho 
biết chủ nhiệm đề tài đã về hưu 
hoặc chuyển công tác nên không 
liên hệ được, một số cơ quan cho 
biết đề tài đã được nghiệm thu và 
không muốn trao đổi về đề tài, một 
số chủ nhiệm đề tài không muốn 
trao đổi với nhóm tác giả…

Trong số 107 đề tài nghiên cứu 
có phản hồi, một số đề tài có kết 
quả được áp dụng vào sản xuất, 
đời sống với các hình thức khác 
nhau như: sáng chế, giải pháp 
được áp dụng vào sản xuất, kinh 
doanh; cấp phép sáng chế có văn 
bằng bảo hộ; đạt được thỏa thuận 
nghiên cứu với doanh nghiệp, bán 
trực tiếp… Trong đó, hình thức 
sáng chế, giải pháp được áp dụng 
vào sản xuất, kinh doanh là nhiều 
nhất (gồm 10 đề tài). Nghiên cứu 
cụ thể hơn thực trạng áp dụng vào 
sản xuất, đời sống của các đề tài 
cho thấy, một bộ phận không nhỏ 
các đề tài nghiên cứu không thành 
công khi đưa vào sản xuất, đời 
sống. Ví dụ, trong 10 đề tài nêu 
trên, 6 chủ nhiệm đề tài “quên” 
hoặc không chỉ ra được tên và địa 
chỉ doanh nghiệp nơi đề tài được 
ứng dụng; 2 đề tài công nhận thất 
bại sau 2 năm đưa vào sản xuất, 
kinh doanh; còn lại 2 đề tài không 
cung cấp được thông tin về hiệu 
quả của việc áp dụng kết quả vào 
sản xuất, kinh doanh.

Nếu chỉ nhìn vào con số thống 
kê, tỷ lệ thương mại hóa của các 
đề tài nghiên cứu ở Việt Nam 
cũng không phải là “báo động” gì 
ghê gớm. Dhewanto (2009), qua 
nghiên cứu về thương mại hóa 
kết quả R&D ở Australia cho biết, 
cứ 100 ý tưởng nghiên cứu thì có 
khoảng 10 ý tưởng trở thành các 
dự án phát triển; và trong 10 dự 
án phát triển đó thì cũng chỉ có 
1-2 dự án phát triển mang lại lợi 
nhuận. Một cuộc điều tra tới 5.232 
dự án nghiên cứu của các tổ chức 
KH&CN công lập ở Malaysia đã 
đưa ra kết luận, trong giai đoạn 
1991-1999, tỷ lệ dự án nghiên cứu 
có tiềm năng thương mại hóa là 
14,1% và tỷ lệ dự án nghiên cứu 
đã thương mại hóa thành công là 
5,1% (Chandran, 2010). Ở Hoa Kỳ, 
trước khi Luật Bayh-Dole 1980 có 
hiệu lực, Chính phủ nước này sở 
hữu 28.000 sáng chế có văn bằng 
bảo hộ, song cũng chỉ dưới 5% số 
sáng chế được thương mại hóa. 
Thương mại hóa kết quả R&D của 
Hoa Kỳ gia tăng rất nhanh sau khi 
Luật Bayh-Dole có hiệu lực. Chính 
vì vậy, Ashley (2004) cho rằng, 
“Luật Bayh-Dole 1980 là một đạo 
luật truyền nhiều cảm hứng nhất 

của Hoa Kỳ trong hơn một nửa thế 
kỷ qua”.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý ở 
các nước công nghiệp phát triển 
là, một đề tài thương mại hóa 
thành công có thể bù lại cho hàng 
chục, thậm chí nhiều hơn nữa số 
đề tài không có khả năng thương 
mại hóa. Trong khi đó, ở Việt Nam, 
một số đề tài “thành công” đưa 
vào sản xuất, kinh doanh nhưng 
không mang lại lợi ích đáng kể 
so với đầu tư của Nhà nước cho 
đề tài. Một số đề tài “thành công” 
khác chi phần lớn kinh phí để mua 
máy móc - công nghệ của nước 
ngoài và “nghiên cứu” ở đây chỉ là 
sự điều chỉnh không đáng kể, sau 
đó chuyển giao cho doanh nghiệp. 
Nếu tổ chức nghiên cứu là một tổ 
chức KH&CN của doanh nghiệp và 
kinh phí do doanh nghiệp bỏ ra thì 
đó là vấn đề bình thường của sản 
xuất, kinh doanh. Điều quan tâm ở 
đây là, viện nghiên cứu công lập 
với kinh phí do Nhà nước tài trợ, 
những nghiên cứu theo kiểu “mua” 
này cần hạn chế và tập trung hơn 
vào những nghiên cứu mà doanh 
nghiệp không thể thực hiện được.
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Một số yếu tố ảnh hưởng đến 
thương mại hóa kết quả R&D ở 
nước ta

Việc phần lớn cá nhân và tổ 
chức chủ nhiệm, chủ trì đề tài 
không muốn tiếp xúc với nhóm 
nghiên cứu, không muốn nói về 
thương mại hóa, phần nào thể 
hiện cán bộ nghiên cứu khoa 
học cũng như tổ chức KH&CN ở 
Việt Nam hiện nay hầu như chưa 
quan tâm và không phải chịu bất 
kỳ áp lực nào về thương mại hóa 
kết quả R&D của họ.

Chính vì không phải chịu áp lực 
về thương mại hóa kết quả R&D 
nên cán bộ nghiên cứu chưa quan 
tâm theo đuổi cho đến khi khẳng 
định kết quả R&D của họ đưa vào 
sản xuất, đời sống là thành công 
hay thất bại. Cũng vì không phải 
chịu áp lực về thương mại hóa, 
trong một số trường hợp, chất 
lượng nghiên cứu còn chưa được 
các chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ 
R&D coi trọng. Tình trạng đạo 
văn, sao chép các sơ đồ thiết kế, 
số liệu… mà không chỉ dẫn nguồn 
là khá phổ biến. Những kết quả 
“nghiên cứu” theo “công nghệ cắt 
và dán” này khó có thể tìm được 
chỗ đứng trên thị trường.

Các tổ chức KH&CN chưa 
quan tâm đến công tác quản lý, 
khai thác các đề tài nghiên cứu 
sau khi đã được nghiệm thu. 
Lãnh đạo tổ chức KH&CN ở nước 
ta hiện nay không phải chịu bất 
cứ áp lực nào về thương mại hóa 
kết quả R&D do tổ chức đó thực 
hiện. Trong tất cả các tổ chức 
KH&CN mà nhóm nghiên cứu đã 
tiếp xúc, không có tổ chức nào 
thành lập bộ phận giám sát, khai 
thác các đề tài nghiên cứu sau 
nghiệm thu.

Thiếu tài trợ cho nghiên cứu 
thử nghiệm và hoàn thiện công 
nghệ là một yếu tố cản trở thương 
mại hóa kết quả R&D được phần 

lớn các chủ trì đề tài đề cập. Về 
lý thuyết, Norris & Vaizey (1973) 
cho biết, đi từ nghiên cứu cho đến 
thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu, giai đoạn nghiên cứu chiếm 
khoảng 5-10%, giai đoạn phát 
triển và hoàn thiện công nghệ 
chiếm khoảng 10-20%, giai đoạn 
thương mại hóa chiếm khoảng 
70-80% tổng chi phí. Có thể thấy, 
kinh phí cho giai đoạn nghiên cứu 
so với các giai đoạn phát triển, 
hoàn thiện và thương mại hóa là 
tương đối nhỏ. Kinh phí cho việc 
hoàn thiện công nghệ cho đến 
thương mại hóa thường vượt quá 
khả năng của cá nhân và tổ chức 
KH&CN. Sự có mặt của thị trường 
vốn đầu tư mạo hiểm là hết sức 
cần thiết cho thương mại hóa kết 
quả R&D. Một thị trường vốn đầu 
tư mạo hiểm chưa phát triển rất 
khó khuyến khích được các quyết 
định đầu tư vào các lĩnh vực công 
nghệ cao, công nghệ mới (Cao 
Cong et al., 2013).

Cơ chế quản lý về KH&CN tại 
các bộ/ngành, địa phương chưa 
thực sự hướng vào nhu cầu của 
thị trường, của doanh nghiệp. 
Qua trao đổi với cán bộ quản lý 
khoa học của một số viện nghiên 
cứu cho thấy, một bộ phận không 
nhỏ các nhiệm vụ R&D được đặt 
ra không xuất phát từ nhu cầu 
của doanh nghiệp, của thị trường. 
Trong một số trường hợp, quan 
hệ giữa cán bộ nghiên cứu (hoặc 
tổ chức KH&CN) và cơ quan 
quản lý nhà nước về KH&CN ảnh 
hưởng không nhỏ đến việc thuyết 
minh đề cương nghiên cứu có 
được chấp nhận hay không.

Quy định về phân chia lợi 
nhuận từ việc chuyển giao kết quả 
nghiên cứu vào sản xuất, đời sống 
không hấp dẫn. Ví dụ, Thông tư 
liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-
BKHCN quy định: “30% dùng để 
khen thưởng cho tập thể, cá nhân 
trực tiếp thực hiện đề tài, dự án và 

tổng mức tiền thưởng không vượt 
quá 100 triệu đồng đối với một 
đề tài, dự án”. Nếu có một nhóm 
nghiên cứu 7-10 cán bộ thực hiện 
một đề tài nghiên cứu và sau 3-5 
năm thu được lợi nhuận từ việc 
áp dụng đề tài vào sản xuất, đời 
sống và nếu đề tài đó tạo ra lợi 
nhuận hàng tỷ đồng, việc phân 
phối lợi nhuận như Thông tư quy 
định, về cơ bản, đã hạ thấp vai 
trò và công lao động trí tuệ của 
các nhà khoa học.

Cơ chế đầu tư và tài chính 
của Nhà nước cho KH&CN đang 
là một trong các yếu tố cản trở 
lớn nhất cho phát triển KH&CN. 
Đây là một vấn đề rất lớn, bài viết 
này chỉ phân tích một vài điểm 
trong rất nhiều điểm không hợp 
lý quy định tại Thông tư liên tịch 
số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN. 
Thông tư đã không hợp lý ngay từ 
giai đoạn thuyết minh đề cương 
nghiên cứu. Một thuyết minh đề 
cương nghiên cứu nếu thực hiện 
theo các chuẩn mực quốc tế sẽ 
tốn công sức hơn rất nhiều so với 
việc thực hiện một “chuyên đề” 
nghiên cứu. Tuy nhiên, định mức 
chi tối đa cho một thuyết minh đề 
cương nghiên cứu là 2 triệu đồng, 
bằng 1/5 định mức một chuyên 
đề loại 1 và 1/15 một chuyên đề 
loại 2 trong lĩnh vực khoa học 
công nghệ và khoa học tự nhiên.

Việc chia một đề tài nghiên 
cứu thành rất nhiều chuyên đề 
nhỏ giống như chia nhỏ chiếc 
ôtô ra thành lốp xe, vỏ xe, khung 
xe, động cơ, thiết bị… rồi cộng lại 
thành giá trị của một chiếc ôtô. 
Trong khi đó, giá trị tổng thể, giá 
trị nghệ thuật, giá trị gắn kết, uy 
tín của hãng có thể lớn hơn rất 
nhiều so với giá trị của các bộ 
phận cộng lại. Một đề tài nghiên 
cứu cũng sẽ có các giá trị tổng 
thể, giá trị gắn kết và các giá 
trị khác không nằm trong các 
chuyên đề nghiên cứu. Việc chia 
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nhỏ đề tài thành các chuyên đề 
dẫn đến một đề tài cấp bộ có 
thể bao gồm 30-50 “chuyên đề”, 
một đề tài cấp nhà nước có thể 
bao gồm hàng trăm “chuyên đề”. 
Sự chia cắt này làm cho các đề 
tài nghiên cứu ở nước ta không 
giống bất kỳ một nước nào trên 
thế giới.

Thông tư liên tịch số 44/2007/
TTLT/BTC-BKHCN còn xa mới 
bao quát hết các công việc thực 
hiện trong quá trình nghiên cứu. 
Với một nhiệm vụ nghiên cứu mà 
phải thử nghiệm đi thử nghiệm lại 
để có được các thông số tin cậy 
trước khi đưa vào thương mại hóa 
giống như thử nghiệm “dây tóc 
bóng đèn của Edison” sẽ không 
bao giờ thực hiện được theo cơ 
chế tài chính của Việt Nam.

Tóm lại, với cơ chế tài chính 
đang áp dụng ở nước ta hiện nay, 
phần lớn kết quả R&D của chúng 
ta chỉ là những kết quả nghiên 
cứu “hạng hai” (nếu không muốn 
nói là phế phẩm). Việc đổi mới cơ 
chế tài chính nhanh bao nhiêu sẽ 
góp phần làm cho vấn đề thương 
mại hóa kết quả R&D của Việt 
Nam được cải thiện sớm bấy 
nhiêu.

Giải pháp thúc đẩy thương mại 
hóa kết quả R&D

Một là, cần ban hành các 
quy định tạo áp lực thương mại 
hóa đối với cá nhân và tổ chức 
KH&CN thực hiện các nhiệm 
vụ do Nhà nước tài trợ. Cán bộ 
nghiên cứu khoa học cần có trách 
nhiệm theo đuổi các đề tài nghiên 
cứu của mình cho đến khi chuyển 
giao thành công (hay có thể thất 
bại) vào sản xuất, đời sống. Một 
cán bộ nghiên cứu chủ nhiệm 
liên tiếp 3 nhiệm vụ KH&CN (cấp 
bộ hoặc nhà nước) mà không có 
một nhiệm vụ nào có tiềm năng 
thương mại hóa cũng nên “được” 
xem xét không làm chủ nhiệm 

các đề tài sử dụng kinh phí nhà 
nước trong thời gian 5 năm. Đối 
với các tổ chức KH&CN công lập 
làm nghiên cứu ứng dụng, Nhà 
nước cần xác định tỷ lệ các đề tài 
nghiên cứu mà tổ chức KH&CN 
đó buộc phải thương mại hóa (ví 
dụ 10%) và coi tỷ lệ thương mại 
hóa đạt được là một trong các 
tiêu chí thăng tiến, bổ nhiệm hoặc 
miễn nhiệm đối với lãnh đạo của 
tổ chức KH&CN.

Hai là, nên quy định các tổ 
chức KH&CN công lập làm nghiên 
cứu ứng dụng phải thành lập bộ 
phận giám sát, quản lý và khai 
thác thương mại các nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách nhà 
nước sau nghiệm thu; bộ phận 
này phải được dành ít nhất 1 biên 
chế để thực hiện các nhiệm vụ 
liên quan đến thương mại hóa. Ở 
Hoa Kỳ, Luật Stevenson-Wydler 
quy định các phòng thí nghiệm 
của Liên bang có trách nhiệm 
tham gia tích cực vào hoạt động 
chuyển giao công nghệ. Các 
phòng thí nghiệm này cần dành 
một tỷ lệ kinh phí nhất định cho 
hoạt động chuyển giao công 
nghệ; hình thành Văn phòng ứng 

dụng kết quả nghiên cứu và công 
nghệ (Office of Research and 
Technology Applications - ORTA) 
và mỗi ORTA cần có ít nhất một 
biên chế (a full time official) để 
điều phối và thúc đẩy chuyển giao 
công nghệ. Các tổ chức KH&CN 
ở nước ta định kỳ phải báo cáo 
về thực trạng thương mại hóa kết 
quả R&D sử dụng ngân sách nhà 
nước với cơ quan quản lý nhà 
nước về KH&CN của ngành hay 
địa phương.

Ba là, cần quy định trách 
nhiệm về quản lý thương mại hóa 
kết quả R&D đối với cơ quan quản 
lý nhà nước về KH&CN thuộc các 
bộ/ngành, địa phương. Trong 
nhiều năm qua, việc quản lý các 
nhiệm vụ KH&CN ở nước ta chủ 
yếu tập trung vào quá trình tuyến 
tính từ xây dựng và thuyết minh 
nhiệm vụ, giám sát và kiểm tra 
quá trình thực hiện nhiệm vụ đến 
đánh giá và nghiệm thu kết quả 
thực hiện nhiệm vụ. Sau nghiệm 
thu là một “khoảng trống” chưa 
được các cơ quan quản lý nhà 
nước về KH&CN quan tâm đúng 
mức. Có thể xem xét việc thành 
lập bộ phận thương mại hóa kết 
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quả R&D trong cơ quan quản lý 
nhà nước về KH&CN tại một số 
bộ và địa phương. Ví dụ, từ năm 
2010 đến nay, Sở KH&CN thành 
phố Hồ Chí Minh đã bố trí 2 cán bộ 
chuyên trách về thương mại hóa 
kết quả R&D. Theo Giám đốc Sở 
KH&CN thành phố Hồ Chí Minh, 
nếu hiệu quả, Sở có thể xem xét 
thành lập Phòng thương mại hóa 
kết quả R&D thuộc Sở.

Bốn là, cần đổi mới cơ chế 
quản lý các nhiệm vụ KH&CN 
hiện nay. Trước hết là việc đặt 
đầu bài các nhiệm vụ nghiên cứu. 
Tất cả các nhiệm vụ nghiên cứu 
ứng dụng phải xuất phát từ nhu 
cầu của sản xuất, đời sống. Việc 
xác định địa chỉ ứng dụng kết quả 
nghiên cứu không chỉ đơn giản là 
“con dấu” xác nhận của doanh 
nghiệp trong hồ sơ thuyết minh 
đề cương nghiên cứu. Cá nhân, 
tổ chức chủ nhiệm, chủ trì đề tài 
nghiên cứu cần chứng minh được 
sự cam kết tham gia của doanh 
nghiệp, ít nhất doanh nghiệp cần 
có sự cam kết thử nghiệm kết quả 
nghiên cứu hoặc cam kết bằng 
hình thức góp một phần kinh 
phí cho việc thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN.

Năm là, nên xem xét dành một 
tỷ lệ kinh phí nhất định cho giai 
đoạn thử nghiệm và hoàn thiện 
công nghệ. Trong giai đoạn này, 
cơ quan quản lý nhà nước về 
KH&CN phối hợp với cá nhân, tổ 
chức chủ nhiệm, chủ trì nhiệm vụ 
KH&CN lựa chọn các nhiệm vụ 
KH&CN có tiềm năng thương mại 
hóa nhất để tiếp tục đầu tư cho thử 
nghiệm và hoàn thiện công nghệ. 
Nhà nước cần có chính sách phối 
hợp với các thành phần kinh tế 
cùng đầu tư cho việc thương mại 
hóa kết quả R&D. Về lâu dài, Nhà 
nước cần xây dựng một lộ trình, 
chiến lược phát triển thị trường 
vốn đầu tư mạo hiểm ở nước ta 
nhằm gia tăng khả năng thương 

mại hóa các kết quả R&D.

Sáu là, đưa các chuẩn mực 
về chất lượng và đạo đức nghiên 
cứu vào quản lý KH&CN. Là một 
nước đang phát triển, việc đi từ 
bắt chước công nghệ cho đến 
sáng tạo công nghệ là con đường 
tất yếu. Đây cũng là cách mà 
một số quốc gia/nền kinh tế như 
Hàn Quốc, Đài Loan đã trải qua. 
Việc bắt chước công nghệ không 
đồng nghĩa với vi phạm đạo đức 
trong nghiên cứu khoa học. Chính 
phủ một số nước ASEAN như 
Singapore, Malaysia và Thái Lan 
đã ban hành chính sách về đạo 
đức nghiên cứu khoa học. Ở nước 
ta, Bộ KH&CN nên soạn thảo và 
ban hành hoặc trình cơ quan có 
thẩm quyền ban hành một chính 
sách khung về đạo đức nghiên 
cứu khoa học.

Bảy là, đổi mới cơ chế tài chính 
cho các nhiệm vụ KH&CN mà 
trước hết cần sửa đổi hai Thông 
tư liên tịch số 44 và số 93. Trong 
đó, việc hài hòa lợi ích giữa tổ 
chức KH&CN và các cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN là rất cần 
thiết. Ở Hoa Kỳ, Luật Stevenson-
Wydler quy định người đứng đầu 
cơ quan hay phòng thí nghiệm 
trả cho tác giả hoặc đồng tác giả 
sáng chế 2.000 USD ban đầu 
cộng với tối thiểu 15% tiền bản 
quyền cấp phép sáng chế. Chi trả 
cho tiền bản quyền đối với cán bộ 
của Liên bang không được quá 
100.000 USD một năm cho một 
sáng chế. Số tiền này đã được 
tăng lên đến 150.000 USD theo 
Luật Chuyển giao tiến bộ KH&CN 
quốc gia năm 1995 (the National 
Technology and Advancement 
Act of 1995). Ở Việt Nam hiện 
nay, các đơn vị chức năng của 
Bộ KH&CN đang phối hợp với 
các đơn vị chức năng của Bộ Tài 
chính tích cực soạn thảo các cơ 
chế, chính sách mới cho KH&CN. 
Hy vọng, các đơn vị chức năng 

của 2 Bộ sẽ xây dựng được các 
cơ chế, chính sách thể hiện được 
đặc thù của hoạt động R&D, tạo 
thuận lợi cho việc thương mại hóa 
kết quả R&D sử dụng ngân sách 
nhà nước của Việt Nam n
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